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Tóm tắt

     Mục tiêu chiến lược của GD nước ta đến năm 2010 là đạt chuẩn quốc gia về phổ cấp GD THCS trong cả nước. Nhiều quyết định của Đảng và Nhà nước đã khẳng định mục tiêu đó, nhiieuf chương trình của Bộ GD và ĐT trong những năm qua liên quan đến việc thực hiện mục tiêu đó. Điều đó đã đưa lại những kết quả khả quan: Tính đến thời điểm tháng 12/2007 đã có 10.905/10.915  xã (99,91%), 668/668(100%) huyện đạt chuẩn PCGDTH- CMC, đến 4/2008, Ban chỉ đạo quốc gia đã kiểm tra và công nhận 41/64 tỉnh, thành phố, đạt chuẩn PCGDTHCS. 576/675 (85%) đơn vị cấp huyện, 10.230/10919 (94%) đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGDTHCS.
   Để đạt được các thành tựu đó công tác quản lý có vai trò quan trọng trong các hoạt động xây dựng mục tiêu, kế hoạch phổ cập giáo dục, đảm bảo về số lượng và chất lượng phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên PCGD, quản lý tài chính, cơ sở vật chất phục vụ phổ cập giáo dục, huy động sự tham gia của các lực lượng xã hội vào công tác phổ cập giáo dục
   Vì vậy cần làm tốt hơn nữa vai trò của quản lý  nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác PCGD.
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	One goal of the strategic development of education in Vietnam is accomplishment compulsory lower secondary education by the year 2010. Many policies have been promulgated by Government and Ministry of Education and Training to implement this goal. Thanks to these policies, up to December 2007 there were 10.905/10.915 (99.91%) communes and 668/668(100%) districts reached this goal. Up to April 2008, National Steering Committee has checked and recognized 41/64 provinces and cities, 576/675 (85%) districts, 10.230/10919 (94%) communes accomplished compulsory lower secondary education. 

Management has played vital role in developing policies, plans, setting goals for this campaign. Many important policies such as policies for enhancing teacher quality, for investing financial resources, mobilizing communities taking part in the campaign have contributed to the accomplishment of this goal.   


Bài chính

Thực hiện phổ cập trung học cở sở vào năm 2010, tiếp tục củng cố và phát huy kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học là một trong những định hướng chính về phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước hiện nay.  Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng lien quan đến phổ cập giáo dục: Luật Phổ cập Giáo dục tiểu häc(PCGD TH), Nghị quyết Hội nghị trung ương khóa VII, VIII, Nghị quyết 41/2000/QH10, chỉ thị số 61/CT-TƯ ngày 28/12/2000 của Bộ Chính trị và Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ, Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010, Luật Giáo dục (1998), sửa đổi (2005)… Các Nghị quyết và chỉ thị này đều đề ra mục tiêu đến năm 2010 tßan quốc đạt chuẩn quốc gia vÒ PCGD THCS. 

Bên cạnh đó, Chính phủ đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các chương trình trọng điểm như: chương trình chống mù chữ (CMC), PCGDTH; chương trình xây dựng cơ sở vật chất, Chương trình giáo viên; Chương trình giáo dục các vùng dân tộc thiểu số; Chương trình kiên cố hóa trường líp....C¸c chương trình này đã tạo điều kiện mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ PCGD. Công tác quản lý giáo dục cũng phải hướng đến thực hiện mục tiêu quan trọng đó. Bài này sẽ nói về … 
1. Một số thành tựu của PCGD

Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể từ trung ương đến địa phương, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, công tác PCGD đã đạt được những thành tựu:

a/ Phổ cập giáo dục tiểu học

Việt Nam đã  hoàn  thành mục tiêu quốc gia vÒ CMC-PCGDTH  vào năm 2000 và từ thời gian đó đã không ngừng củng cố và nâng cao thành quả đó. Tính đến thời điểm tháng 12/2007 đã có 10.905/10.915  xã (99,91%), 668/668(100%) huyện đạt chuẩn PCGDTH- CMC. 
Về Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (PCGDTH ĐĐT), ngay sau khi ban hành Quyết định 28, có 3 đơn vị đạt chuẩn PCGDTHĐĐT vào năm 1999 là Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình. Đến 12/2002 có 14 đơn vị đạt chuẩn; 12/2003 có 19 đơn vị; 12/2004 có 24 đơn vị; 12/2005 có 36 đơn vị; 12/2006 có 39 đơn vị đạt chuẩn; 12/2007 có 42 tỉnh, thành phố đạt chuẩn PCGDTHĐĐT, trong đó có  9.778/10.915 (89,58%) xã,  518/668 (77,54%) huyện đạt PCGDTHĐĐT. 

Như vậy vẫn còn 10 xã  (thuộc Tỉnh Cao Bằng, ĐakNông, Gia Lai) chưa đạt chuẩn PCGDTH-CMC trong đó có 5 xã mất chuẩn. Những xã/ phường chưa đạt chuẩn PCGDTH- CMC là những xã thuộc vùng sâu, vùng xa do đồng bào dân tộc du cư, di cư, do đời sống cực kì khó khăn không thể huy động được trẻ ra lớp. 1135 xã và 150 huyện chưa đạt chuẩn PCGDTHĐĐT. 

b/ Phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Ngay sau khi hoàn thành công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, một số địa phương đã tiến hành phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Cho đến nay, các địa phương trong cả nước đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS các cấp. 

Đến 4/2008, Ban chỉ đạo quốc gia đã kiểm tra và công nhận 41/64 tỉnh, thành phố, đạt chuẩn PCGDTHCS. Trong 64 tỉnh, thành phố, tổng cộng đã có 576/675 (85%) đơn vị cấp huyện, 10.230/10919 (94%) đơn vị cấp xã đạt chuẩn PCGDTHCS. Trên cơ sở kết quả đạt được các địa phương đều có kế hoạch duy trì, củng cố và phấn đấu nâng cao chất lượng đạt chuẩn, đồng thời tích cực đầu tư giúp cho các xã, phường khó khăn chưa đạt chuẩn. Một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Bà Rịa Vòng Tàu, Thái Nguyên, Bắc Giang... đã thành lập Ban chỉ đạo phổ cập bậc trung học nhằm củng cố vững chắc kết quả phổ cập THCS và thực hiện kết luận Nghị quyết Trung ương VI khóa IX về tiếp tục nâng cao trình độ phổ cập.

Công tác phổ cập giáo dục có được những thành tựu đáng kể nói trên, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự ủng hộ của nhân dân còn phải kể đến sự quan tâm của quản lý  đối với việc nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục.
2.  Vai trò của quản lý trong công tác phổ cập giáo dục 

    a) Vai trò của quản lý trong việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch phổ cập giáo dục

   Theo Luật Giáo dục, 2005: “Giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở là các cấp học phổ cập. Nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục, bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập giáo dục trong cả nước” . Để  triển khai công tác phổ cập giáo dục có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện công tác PCGD đã được ban hành đầy đủ và kịp thời. Ban chỉ đạo quốc gia vÒ PCGD đã hướng dẫn các địa phương xây dựng mục tiêu, kế hoạch hàng năm, đồng thời hướng dẫn công tác kiểm tra đánh giá quá trình thực hiện, sử dụng kinh phí, định hướng cho các địa phương tiến hành triển khai công tác PCGD đảm bảo tiến độ và chất lượng.

    Trên cơ sở các văn bản huíng dẫn chỉ đạo quốc gia trong phạm vi cả nước, các địa phương đã xây dựng kế hoạch thực hiện của địa phương mình. Kế häach phấn đấu đạt chuẩn của các đơn vị đã cụ thể hoá mục tiêu quốc gia và có giải pháp tích cực, khả thi đối với từng địa phương.  
    Bên cạnh việc ban hành các văn bản chỉ đạo, công tác tuyên truyền đã được Ban chỉ đạo quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tÊn, báo chí để tuyên truyền sâu, rộng chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác phổ cập giáo dục. Nhờ việc tuyên truyền sâu rộng đó, PCGD đã được tßan dân hưởng ứng mạnh mẽ. Các cấp ủy Đảng và chính quyền đã đưa nhiệm vụ PCGD vào nội dung của Nghị quyết, chương trình, kế häach hành động  của địa phương. Các ®ßan thể như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc đã đưa việc tham gia thực hiện phổ cập GD vào  nội dung hoạt động của mình. Các địa phương cũng đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền về công tác PCGD.
    Nhằm tổ chức thực hiện chương trình giáo dục cho đối tượng phổ cập, các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường tiểu häc,THCS, Trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả và xét công nhận tốt nghiệp đảm bảo chất lượng. Các địa  phương xây dựng kế häach triển khai, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện từng mục tiêu phổ cập và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

    b) Vai trò của quản lý trong việc đảm bảo về số lượng và chất lượng phổ cập giáo dục

    Mét trong những chỉ tiêu quan trọng của PCGD đó là tỉ lệ huy động học sinh đến lớp phổ cập giáo dục và duy trì tỉ lệ học sinh học phổ cập giáo dục. Theo Luật Giáo dục, 2005: ‘Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập”. 
    Để làm tốt công tác huy động các đối tượng phổ cập, các địa phương đều thực hiện quy trình chặt chẽ trong việc điều tra chính xác đối tượng phổ cập, xây dựng và quản lý hồ sơ phổ cập đồng thời tạo điều kiện để tăng tỉ lệ huy động học sinh đi học, giảm tỉ lệ lưu ban, bỏ học và tăng hiệu quả đào tạo để đảm bảo kết quả vững chắc. 
    Trong việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục cho các đối tượng phổ cập các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học, THCS thực hiện nghiêm túc kế häach giáo dục, tổ chức kiểm tra đánh giá và xét hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và THCS đảm bảo chất lượng.
     Công tác quy hoạch mạng luới trường lớp cũng được các cấp chú trọng, các trường tiểu học đã có ở tất cả các xã, trường trung học cơ sở có ở xã hoặc cụm liên xã, các tỉnh và nhiều huyện miền núi đã có trường nội trú và bán trú cho con em các dân tộc thiểu số do đó đã tạo điều kiện cho trẻ đến trường. 

    Công tác kiếm tra, đánh giá và công nhận phổ cập được chú trọng để đảm bảo tính khách quan, chính xác, kịp thời;

    c) Vai trò của công tác quản lý trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên PCGD
     Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục. Hàng năm trên cơ sở kế hoạch của Phòng giáo dục, Sở GD & ĐT xây dựng kế hoạch  biên chế cho từng loại giáo viên và cùng với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND Tỉnh/thành phố phê duyệt.
    Nhờ việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cho đến nay đội ngũ giáo viên tiểu học và THCS được đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và đồng bộ về cơ cấu, có năng lực phục vụ nhiệm vụ phổ cập giáo dục.
    d) Vai trò của công tác quản lý đối với  tài chính, cơ sở vật chất phục vụ phổ cập giáo dục
    Tài chính, cơ sở vật chất là điều kiện đảm bảo để thực hiện các hoạt động giáo dục nói chung và cho công tác phổ cập giáo dục nói riêng. 
    Công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất bao gồm: Huy động mọi nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước để thực hiện PCGD;  Quản lý việc thực hiện các quy định về việc mua sắm, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giảng dạy…; Quản lý việc trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật dạy học cho các trường học, từng bước tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa các phương tiện dạy học. 
    e) Vai trò của công tác quản lý trong việc huy động sự tham gia của các lực lượng xã hội vào công tác phổ cập giáo dục 
    Sự tham gia của các lực lượng xã hội đóng vai trò quan trọng đối với việc phát triển giáo dục nói chung và thực hiện phổ cập giáo dục nói riêng. Quản lý sự tham gia PCGD chính là tổ chức, phân công, phân trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các lực lượng tham gia PCGD. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ các lực lượng xã hội  trong việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch, thực hiện kế hoạch, giám sát, kiểm tra đánh giá, công tác PCGD được thực hiện có chất lượng và hiệu quả.

    Công tác quản lý PCGD đóng vai trò quan trọng trong việc hòan thành mục tiêu PCGD. Vì vậy các địa phương cần làm tốt hơn nữa vai trò của quản lý  nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác PCGD.
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